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NGHÒ QUYEÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
NHIỆM KỲ II (2011-2015)
Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2011, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 – nhiệm kỳ II (2011-2015) với nội dung như sau:
1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000296 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 30/12/2005; Sửa đổi bổ sung và cấp lại lần 3 ngày 30/3/2009.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30’, ngày 17 tháng 6 năm 2011.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. 

3) Nội dung Nghị quyết cuộc họp:
· Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

· Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008;

· Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần  Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 17/6/2011;
- Tổng số cổ đông theo danh sách giấy mời dự Đại hội là156 thể nhân và 03 pháp nhân sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 64 người, đại diện cho 1.944.503 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,37% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện Ban kiểm soát đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự và đã có báo cáo theo đúng quy định. Do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 65% nên đại hội được tiến hành hợp lệ.
Sau khi Đại hội nghe đọc Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Cổ đông dự họp thảo luận nội dung các vấn đề biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo về tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I; Kết quả hoạt động năm 2010; Kế hoạch năm 2011 và nhiệm kỳ II năm (2011 – 2015);
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và nhiệm kỳ I;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 3: Thông qua báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau;
3.1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Ñvt
	Kế hoạch năm 2010
	Thực hiện năm 2010
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng doanh thu 
	Tr.ñ
	100.000
	59.766
	59,76

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.ñ
	5.000
	586
	11,72

	3
	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ
	%
	15
	-
	-


3.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011:
	Stt
	Chỉ tiêu
	ÑVT
	Kế hoạch năm 2011

	1
	Tổng Doanh thu
	Tr. đồng
	100.000

	2
	Lợi nhuận trước  thuế 
	Tr. đồng
	5.000

	3
	Chia cổ tức 
	Tr. đồng
	2.481

	4
	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ 
	%
	10


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 4: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010;
	Stt
	Chỉ tiêu
	
	Đơn vị tính (VNĐ)

	1.
	Lợi nhuận sau thuế năm 2010
	:
	213.738.617

	
	- Chia lãi Liên doanh (Quỹ đầu tư – nếu có)
	:
	738.794.670

	
	- Lợi nhuận còn lại của năm 2010
	:
	(525.056.053)

	2.
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ
	:
	(525.056.053)

	3.
	Lợi nhuận năm 2009 chuyển qua 
	:
	3.042.708.012

	4.
	Lợi nhuận còn lại cuối năm 2010
	:
	2.481.697.959


Trong năm 2011, dự kiến Công ty cần nhiều vốn cho đầu tư các dự án. Vì vậy lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2010 xin không chia cổ tức của năm 2010.

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011;
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

	Stt
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH NĂM 2011

	1
	Tổng Doanh thu
	Tr.đ
	100.000

	2
	Lợi nhuận trước thuế TNDN
	Tr.đ
	5.000

	3
	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ
	%
	10%


2. Kế hoạch Đầu tư thực hiện các dự án:

	Stt
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH NĂM 2011

	1
	Dự án KCN Thạnh Phú 
	Tr.đ
	22.664

	2
	Dự án mỏ đá Tân Cang 4
	Tr.đ
	27.000

	3
	Mỏ cát xây dựng Đak-Lua
	Tr.đ
	1.246

	4
	Khu dân cư Hóa An
	Tr.đ
	400

	
	Tổng cộng
	Tr.đ
	51.200


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011;
· Trích quỹ đầu tư phát triển:  5% Lợi nhuận sau thuế;

· Trích quỹ Khen thưởng:  5%; quỹ Phúc lợi:  5% Lợi nhuận sau thuế;

· Chi trả cổ tức mức 10% trên vốn Điều lệ;

· Quỹ công tác xã hội: 03% Lợi nhuận sau thuế;
· Thù lao cho Hội đồng quản trị:

68.400.000 đồng;

· Thù lao cho Ban kiểm soát:

31.200.000 đồng.

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán trong danh sách chọn là Công ty TNHH kiểm toán DTL và công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề Kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
1. Bổ sung và điều chỉnh Điều lệ:  

1.1. Điều 4 của điều lệ thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2008

Điều 4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

· Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư;

·  Khảo sát thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;

·  Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

·  Kinh doanh nhà;

·  Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT);

·  Kinh doanh xăng, dầu, nhớt (theo qui hoạch mạng lưới xăng dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt);

·  Sản xuất, kinh doanh bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở chính);

·  Khai thác đất, đá vật liệu xây dựng;

·  Cho thuê nhà xưởng kho bãi;

·  Chế biến đá (không chế biến tại trụ sở chính);

·  Mua bán vật liệu xây dựng;

·  Nạo vét kênh, rạch;

·  Vận tải hàng hóa đường bộ;

·  Bến thủy nội địa;

·  Sản xuất gạch, ngói (lò nung tunen);

· Khai thác và thu gom than bùn (hoạt động khi có giấy phép).
· Xây lắp công trình điện, đường dây điện đến 35KV, điện chiếu sáng công cộng.
1.2. Điều 4 của điều lệ sau khi điều chỉnh và bổ sung

	STT
	Tên ngành

	Ngành nghề kinh doanh đăng ký lại

	1
	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

	2
	Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi 

	3
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng khu dân cư

	4
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường

	5
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp

	6
	Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

	7
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh nhà; Cho thuê nhà xưởng, kho bãi

	8
	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt

	9
	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn

	10
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Chi tiết: Khai thác vật liệu xây dựng

	11
	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Chi tiết: Chế biến đá

	12
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn

	13
	Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Nạo vét kênh, rạch

	14
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

	15
	Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

	16
	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói bằng lò nung tuy nen

	17
	Khai thác và thu gom than bùn

	18
	Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết: Xây lắp công trình điện, đường dây điện đến 35KV, điện chiếu sáng công cộng

	19
	Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

	Ngành nghề kinh doanh bổ sung

	20
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Văn phòng cho thuê

	21
	Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Thu gom, vận chuyển rác thải

	22
	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản

	23
	Xây dựng nhà các loại

	24
	Phá dỡ

	25
	Chuẩn bị mặt bằng

	26
	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

	27
	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

	28
	Hoàn thiện công trình xây dựng

	29
	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

	30
	Khai thác, xử lý và cung cấp nước

	31
	Thoát nước và xử lý nước thải

	32
	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

	33
	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

	34
	Tái chế phế liệu

	35
	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

	36
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

	37
	Hoạt động tư vấn quản lý

	38
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

	39
	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí

	40
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ


	41
	Thu gom rác thải không độc hại


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 10: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT một số nội dung; 
Nội dung ủy quyền như sau: Giao HĐQT lựa chọn hình thức thực hiện dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú; Khu Dân cư Hóa An; Mỏ cát Đắc Lua trên cơ sở đảm bảo hiệu quả lợi ích của Công ty, các Cổ đông và tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật.
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 11: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 12: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT;
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn

Chức vụ
	Điều kiện Đề cử/ ứng cử

	01
	Bì Long Sơn
	- Thạc sỹ QTKD quốc tế;

- Cử nhân T/chính - Kế toán;

- Chuyên viên Ban Quản trị Tổng hợp Tổng công ty Phát triển KCN
	HĐThành viên Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp đề cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Cty tại Cty Cổ phần  Công trình Giao thông Đồng Nai

	02
	Phạm Văn Hường
	- Kỹ sư CN Cầu Hầm;

- CTHĐQT – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ I
	

	03
	Nguyễn Hữu Hạnh
	- Kỹ sư Cầu đường;

- Phó Ban QLDA cầu Hóa An thuộc Tổng công ty Phát triển KCN
	

	04
	Phan Quốc Anh
	- Kỹ sư Xây dựng;

- Cổ đông sáng lập, TV Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ I
	Ứng cử theo Điểm a.2, Khoản 28.3, Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

	05
	Huỳnh Phú Kiệt
	- Kiến trúc sư;

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Đầu tư Kiến trúc XD Toàn Thịnh Phát.

Chủ tịch HĐQT công ty Tư vấn Xây dựng Đồng Nai
	HĐ Thành viên Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp đề cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Cty tại Cty Cổ phần  Công trình Giao thông Đồng Nai


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 13: Thông qua tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên B Kiểm soát;
	Stt
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn 

Chức vụ
	Điều kiện Đề cử/ ứng cử

	01
	Phạm Thị Hồng
	- Thạc sỹ Kinh tế.

- Chuyên viên Ban Quản trị Tổng hợp Tổng công ty Phát triển KCN
- Trưởng Ban Kiểm soát công ty CPCT Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ I
	HĐTV Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp đề cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Cty tại Cty Cổ phần  Công trình Giao thông Đồng Nai

	02
	Trương Thị Nhung
	- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng. - PP Kinh doanh Cty CP Công trình GT Đồng Nai.

- Thành viên BKS công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ I
	

	03
	Trịnh Văn Ba 
	- Trung cấp;

- Đội trưởng công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Đồng Nai
	Nhóm cổ đông sở hữu 10% CP đề cử.



Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 14: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ II năm (2011 – 2015) danh sách cụ thể như sau;
14.1/ Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ II năm (2011 – 2015) theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.

	Stt
	Họ và tên
	Số quyền bầu (x5)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Bì Long Sơn
	2.112.259 
	108,63

	2
	Huỳnh Phú Kiệt
	1.934.346
	99,48

	3
	Phạm Văn Hường
	1.918.240
	98,65

	4
	Phan Quốc Anh
	1.841.211
	94,69

	5
	Nguyễn Hữu Hạnh
	1.838.685
	94,56


14.2/ Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ II năm (2011 – 2015) theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.

	Stt
	Họ và tên
	Số quyền bầu (x3)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trương Thị Nhung
	1.952.704
	100,42

	2
	Phạm Thị Hồng
	1.905.505
	97,99

	3
	Trịnh Văn Ba
	1.870.124
	96,17


Điều 15: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc điều hành nhiệm kỳ II năm (2011 -2015);
15.1. Kết quả bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch:

	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Tỷ lệ  phiếu bầu

	1
	Bì Long Sơn
	Chủ tịch HĐQT
	5/5

	2
	Phạm Văn Hường
	Phó chủ tịch HĐQT
	5/5


15.2. Kết quả Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

	Họ và tên
	Chức vụ
	Tỷ lệ  biểu quyết

	Bì Long Sơn
	Tổng giám đốc
	5/5


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 16: Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II năm (2011 -2015);
	Họ và tên
	Chức danh
	Tỷ lệ  phiếu bầu

	Phạm Thị Hồng
	Trưởng Ban kiểm soát
	3/3


Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986 cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
Điều 17: Nghị quyết được biểu quyết thông qua với tỷ lệ số phiếu đồng ý đại diện cho 1.882.986  cổ phần, chiếm 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Đại hội thống nhất các nội dung như trên và không đưa ra thảo luận bất cứ ý kiến nào khác nữa. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 nhiệm kỳ II (2011 -2015) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được thông qua toàn văn và có giá trị thực hiện ngay.
Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.
	
	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Hường
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